LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG
Câu 1 : Menđen đã thành công trên đậu Hà Lan là vì.
	A. Hoa đơn tính.
	B. Hoa lưỡng tính và tự thụ phấn nghiêm ngặt.

	C. Hoa đơn tính và giao phấn.
	D. Hoa lưỡng tính và sinh sản nhanh.


Câu 2 : Điều kiện cần phải có trong thí nghiệm của Menden là
	A. Bố mẹ đem lai phải thuần chủng.
	B. Bố mẹ phải khác biệt nhau.

	C. Bố mẹ đều không thuần chủng.
	D. Bố mẹ phải giống nhau.


Câu 3 : Menden tìm ra quy luật sự phân li độc lập dựa trên cơ sở nào?
A. Lai 2 cặp tính trạng và tỉ lệ của từng cặp tính trạng.
B. Các tính trạng của sinh vật di truyền phụ thuộc vào nhau.
C. Các tính trạng màu sắc chiếm ¾
D. Các tính trạng màu sắc, hình dạng luôn xuất hiện cùng nhau.
Câu 4 : Phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn là
	A. Tạo giống mới.
	B. Lai phân tích.

	C. Tạo dòng thuần chủng.
	D. Lai hữu tính.


Câu 5 : Ở đậu Hà Lan thân cao, hạt vàng là tính trạng trội so với thân thấp, hạt xanh. Khi cho lai hai thứ đậu thuần chủng này với nhau F2 thu được các kiểu hình là.
A. 1 Thân cao, hạt vàng : 1 Thân thấp, hạt xanh.
B. Tất cả đều là thân cao, hạt vàng.
C. Tất cả đều là thân thấp, hạt xanh.
D. 9 Thân cao, hạt vàng : 3 Thân thấp, hạt vàng : 3 Thân cao, hạt xanh : 1Thân thấp, hạt xanh.
Câu 6 : Trong phép lai hai cặp tính trạng của Menden, số hợp tử được tạo ra ở F2 là.
	A. 4
	B. 8
	C. 12
	D. 16


Câu 12: Trong các phép lai sau, phép lai nào tạo ra nhiều kiểu gen nhất.
	A. AABB x aabb
	B. AaBb x AaBb

	C. AABB x AaBb
	D. AaBb x aabb


Câu 7 : Ở gà, gen D quy định lông đen, gen d quy định lông trắng. Gen M quy định chân cao, gen m quy định chân thấp. Các gen phân li độc lập với nhau.
Phải cho hai thứ gà có kiểu gen như thế nào trong các trường hợp sau để có gà toàn lông đen, chân cao 
	A. DDMM x ddmm
	B. DdMm x DdMm

	C. DdMm x ddmm
	D. Ddmm x Ddmm


Câu 8: Theo Menđen, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng
A. phân li đồng đều về mỗi giao tử
B. cùng phân li về mỗi giao tử
C. hòa trộn vào nhau khi phân li về mỗi giao tử
D. lấn át nhau khi phân li về mỗi giao tử
Câu 9: Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là:
A. các cặp tính trạng di truyền riêng rẽ.
B. các tính trạng khác loại tổ hợp lại tạo thành biến dị tổ hợp.
C. các cặp tính trạng di truyền độc lập.
D. các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 10: Trong thí nghiệm về lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ thế nào?
A. 1 vàng, trơn: 1 xanh, nhăn
B. 3 vàng , trơn: 1 xanh, nhăn
C. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn
D. 4 vàng, trơn: 4 xanh, nhăn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn
Câu 11: Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là
   A. 4. 			  B. 8. 			  C. 16.				   D. 32
Câu 12: Thực hiện phép lai P:AABB x aabb.Các kiểu gen thuần chủng xuất hiên ở con lai F2 là:
   A. AABB và Aabb				   B. AABB và aaBB
   C. AABB, AAbb và aaBB			   D. AABB, AAbb, aaBB và aabb
Câu 13: Phép lai tạo ra nhiều kiểu gen và nhiều kiểu hình nhất ở con lai là
   A. DdRr x Ddrr		   B. DdRr x DdRr		C. DDRr x DdRR	  	 D. ddRr x ddrr
Câu 14: Phép lai tạo ra hai kiểu hình ở con lai là:
   A. MMpp x mmPP	   B. MmPp x MmPp	   C. MMPP x mmpp   D. MmPp x MMpp
Câu 15: Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là:
   A. AABb x AABb		   B. AaBB x Aabb		   C. AAbb x aaBB	   D. Aabb x aabb
Câu 16:  Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập vì
   A. tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
   B. tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn.
   C. F2 có 4 kiểu hình.
   D. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.
Câu 17: Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng
   A. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.
   B. hoán vị gen.
   C. liên kết gen hoàn toàn.
   D. các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh.
Câu 18:  Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a – thân thấp; B – quả tròn, b – quả bầu dục. Cho cây cà chua thân cao, quả tròn lai với thân thấp, quả bầu dục F1 sẽ cho kết quả như thế nào nếu P không thuần chủng? (biết các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử và tính trạng thân cao, quả tròn là trội so với thân thấp, quả bầu dục).
   A. 100% thân cao, quả tròn.
   B. 50% thân cao, quả tròn : 50% thân thấp, quả bầu dục.
   C. 50% thân cao, quả bầu dục : 50% thân thấp, quả tròn.
   D. 100% thân thấp, quả bầu dục.



Bài tập về Nhiễm sắc thể
Câu 1. Bộ NST lưỡng bội của người có số lượng NST là
	A. 44
	B. 46
	C. 48
	D. 50


Câu 2 . Bộ NST đơn  bội của người có số lượng NST là
	A. 21
	B. 22
	C. 23
	D. 24


Câu 3. Cặp NST tương đồng là cặp NST
A. Giống nhau về hình thái, kích thước và có cùng nguồn gốc từ bố, hoặc có nguồn gốc từ mẹ.
B. Giống nhau về hình thái, kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
C. Giống nhau về hình thái, khác nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
D. Khác nhau về hình thái,  giống  nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
Câu 4. Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài phản ánh
	A. mức độ tiến hóa của loài
	B. mối quan hệ họ hàng giữa các loài

	C. tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài
	D. số lượng gen của mỗi loài


Câu 5. Tại kì giữa, mỗi NST có
	A. 1 sợi crômatit
	B. 2 sợi crômatit tách rời nhau

	C. 2 sợi crômatit đính với nhau ở tâm động
	D. 2 sợi crômatit bện xoắn với nhau


Câu 6. Trong tế bào có nhân, NST phân bố ở
	A. Trong nhân
	B. tế bào chất

	C. trong nhân và tế bào chất
	D. các bào quan


Câu 7. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?
	A. Kì đầu
	B. Kì giữa 
	C. Kì sau
	D. Kì trung gian


Câu 8. NST đóng  xoắn cực đại ở kì:	
	A. Kì đầu
	B. Kì giữa 
	C. Kì sau
	D. Kì cuối


Câu 9 . NST duỗi xoắn hoàn toàn ở kì nào?
	A. Kì đầu
	B. Kì giữa 
	C. Kì sau
	D. Kì trung gian


Câu 10. Tại kì giữa, NST có chiều dài
	A. từ 0,5 đến 20 µm
	B. từ 0,5 đến 50 µm

	C. từ 0,5 đến 30 µm
	D. từ 0,5 đến 40 µm


Câu 11. Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm cái có
A. 2 cặp hình V, 1 cặp hình hạt, 1 cặp hình que.
B. 1 cặp hình V, 2 cặp hình hạt, 1 cặp hình que.
C. 1 cặp hình V, 1 cặp hình hạt, 2 cặp hình que.
D. 2 cặp hình V, 2 cặp hình hạt, 1 cặp hình que.
Câu 12. Thông thường trong trong giao tử cái của ruồi giấm chỉ mang
A. toàn nhiễm sắc thể X
B. toàn nhiễm sắc thể thường
C. một nửa là nhiễm sắc thể thường, còn một nửa là nhiễm sắc thể giới tính.
D. mỗi nhiễm sắc thể của cặp tương đồng.
Câu 13. Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng
A. Hình que        B. Hình hạt          C. Hình chữ V           D. Nhiều hình dạng
Câu 14. Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:
A. Vào kì trung gian     B. Kì đầu       C. Kì giữa             D. Kì sau
Câu 15. Đường kính của NST ở trạng thái co ngắn là:
A. 0,2 đến 2 micrômet                              B. 2 đến 20 micrômet
C. 0,5 đến 20 micr«met.                           D. 0,5 đến 50 micr«met 
Câu 16. Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:
A. Một crômatit         B. Một NST đơn          C. Một NST kép      D. cặp crômatit
Câu 17. Thành phần hoá học của NST bao gồm:
A. Phân tử Prôtêin                                   B. Phân tử ADN       
 C. Pr«tªin và phân tử ADN                    D. Axit và baz¬
Câu 18. Một khả năng của NST đống vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:
A. Biến đổi hình dạng                              B. Tự nhân đôi
C. Trao đổi chất                                       D. Co, duỗi trong phân bào
Câu 19. Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:
A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ
B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
C. Luôn co ngắn lại
D. Luôn luôn duỗi ra
Câu 20. Bộ NST 2n = 48 là của loài:
A. Tinh tinh          		 B. Đậu Hà Lan           	   C. Ruồi giấm        	     D. Người
 Câu 21. Ở một loài sinh vật, một tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp 4 đợt tạo ra các tế bào con có tổng số 384 nhiễm sắc thể đơn.
a) Xác định số tế bào con được tạo ra.
b) Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.
c) Tất cả các tế bào con tạo ra sau 4 đợt nguyên phân đều trở thành tinh bào bậc 1 trải qua giảm phân tạo giao tử. Xác định số giao tử  được tạo ra.
Câu 22. Ở một loài có NST 2n = 18. Quan sát 1 nhóm tế bào đang nguyên phân ở các kỳ khác nhau, người ta đếm được 720 NST bao gồm cả NST kép đang nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào lẫn NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào, trong đó số NST kép nhiều hơn số NST đơn là 144. Hãy xác định:
	a. Các tế bào đang nguyên phân ở kỳ nào?
	b. Số lượng tế bào ở mỗi kỳ là bao nhiêu?
c. Nếu nhóm tế bào trên đều có nguồn gốc từ 1 tế bào khởi đầu thì chúng đã trải qua mấy đợt phân bào?



BÀI TẬP ADN
1. Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.
2. Trên 1 gen có 120 chu kì xoắn. Hỏi gen đó có bao nhiêu Nu?
3. Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.
   A. 210		   B. 119		   C. 105		   D. 238
4.  Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit A là 20%. Hãy tính số Nu mỗi loại.
5. 1 gen có số Nu loại A = 600, G = 300.
a. Tính tổng số Nu và liên kết hóa trị, liên kết H trong gen.
b. Tính chiều dài, khối lượng gen.
c. Nếu gen đó nhân đôi 5 lần thì tạo được bao nhiêu gen con và môi trường phải cung cấp bao nhiêu Nu?
6. Gen B có 2800 liên kết H, biết G = 400 Nu.
a. Tính số Nu từng loại.
b. gen B tự nhân đôi 3 lần, tính số Nu mỗi loại môi trường cần cung cấp
c. Gen C dài 5100 Å, tự nhân đôi 4 lần. Biết T = 30%.
a. Tính số chu kì xoắn, khối lượng gen.
b. Tính số Nu mỗi loại.
c. Tính số Nu trong gen con tạo thành.

LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG
Câu 1 : Menđen đã thành công trên đậu Hà Lan là vì.
	A. Hoa đơn tính.
	B. Hoa lưỡng tính và tự thụ phấn nghiêm ngặt.

	C. Hoa đơn tính và giao phấn.
	D. Hoa lưỡng tính và sinh sản nhanh.


Câu 2 : Điều kiện cần phải có trong thí nghiệm của Menden là
	A. Bố mẹ đem lai phải thuần chủng.
	B. Bố mẹ phải khác biệt nhau.

	C. Bố mẹ đều không thuần chủng.
	D. Bố mẹ phải giống nhau.


Câu 3 : Menden tìm ra quy luật sự phân li độc lập dựa trên cơ sở nào?
A. Lai 2 cặp tính trạng và tỉ lệ của từng cặp tính trạng.
B. Các tính trạng của sinh vật di truyền phụ thuộc vào nhau.
C. Các tính trạng màu sắc chiếm ¾
D. Các tính trạng màu sắc, hình dạng luôn xuất hiện cùng nhau.
Câu 4 : Phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn là
	A. Tạo giống mới.
	B. Lai phân tích.

	C. Tạo dòng thuần chủng.
	D. Lai hữu tính.


Câu 5 : Ở đậu Hà Lan thân cao, hạt vàng là tính trạng trội so với thân thấp, hạt xanh. Khi cho lai hai thứ đậu thuần chủng này với nhau F2 thu được các kiểu hình là.
A. 1 Thân cao, hạt vàng : 1 Thân thấp, hạt xanh.
B. Tất cả đều là thân cao, hạt vàng.
C. Tất cả đều là thân thấp, hạt xanh.
D. 9 Thân cao, hạt vàng : 3 Thân thấp, hạt vàng : 3 Thân cao, hạt xanh : 1Thân thấp, hạt xanh.
Câu 6 : Trong phép lai hai cặp tính trạng của Menden, số hợp tử được tạo ra ở F2 là.
	A. 4
	B. 8
	C. 12
	D. 16


Câu 12: Trong các phép lai sau, phép lai nào tạo ra nhiều kiểu gen nhất.
	A. AABB x aabb
	B. AaBb x AaBb

	C. AABB x AaBb
	D. AaBb x aabb


Câu 7 : Ở gà, gen D quy định lông đen, gen d quy định lông trắng. Gen M quy định chân cao, gen m quy định chân thấp. Các gen phân li độc lập với nhau.
Phải cho hai thứ gà có kiểu gen như thế nào trong các trường hợp sau để có gà toàn lông đen, chân cao 
	A. DDMM x ddmm
	B. DdMm x DdMm

	C. DdMm x ddmm
	D. Ddmm x Ddmm


Câu 8: Theo Menđen, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng
A. phân li đồng đều về mỗi giao tử
B. cùng phân li về mỗi giao tử
C. hòa trộn vào nhau khi phân li về mỗi giao tử
D. lấn át nhau khi phân li về mỗi giao tử
Câu 9: Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là:
A. các cặp tính trạng di truyền riêng rẽ.
B. các tính trạng khác loại tổ hợp lại tạo thành biến dị tổ hợp.
C. các cặp tính trạng di truyền độc lập.
D. các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 10: Trong thí nghiệm về lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ thế nào?
A. 1 vàng, trơn: 1 xanh, nhăn
B. 3 vàng , trơn: 1 xanh, nhăn
C. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn
D. 4 vàng, trơn: 4 xanh, nhăn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn
Câu 11: Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là
   A. 4. 			  B. 8. 			  C. 16.				   D. 32
Câu 12: Thực hiện phép lai P:AABB x aabb.Các kiểu gen thuần chủng xuất hiên ở con lai F2 là:
   A. AABB và Aabb				   B. AABB và aaBB
   C. AABB, AAbb và aaBB			   D. AABB, AAbb, aaBB và aabb
Câu 13: Phép lai tạo ra nhiều kiểu gen và nhiều kiểu hình nhất ở con lai là
   A. DdRr x Ddrr		   B. DdRr x DdRr		C. DDRr x DdRR	  	 D. ddRr x ddrr
Câu 14: Phép lai tạo ra hai kiểu hình ở con lai là:
   A. MMpp x mmPP	   B. MmPp x MmPp	   C. MMPP x mmpp   D. MmPp x MMpp
Câu 15: Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là:
   A. AABb x AABb		   B. AaBB x Aabb		   C. AAbb x aaBB	   D. Aabb x aabb
Câu 16:  Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập vì
   A. tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
   B. tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn.
   C. F2 có 4 kiểu hình.
   D. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.
Câu 17: Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng
   A. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.
   B. hoán vị gen.
   C. liên kết gen hoàn toàn.
   D. các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh.
Câu 18:  Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a – thân thấp; B – quả tròn, b – quả bầu dục. Cho cây cà chua thân cao, quả tròn lai với thân thấp, quả bầu dục F1 sẽ cho kết quả như thế nào nếu P không thuần chủng? (biết các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử và tính trạng thân cao, quả tròn là trội so với thân thấp, quả bầu dục).
   A. 100% thân cao, quả tròn.
   B. 50% thân cao, quả tròn : 50% thân thấp, quả bầu dục.
   C. 50% thân cao, quả bầu dục : 50% thân thấp, quả tròn.
   D. 100% thân thấp, quả bầu dục.



Bài tập về Nhiễm sắc thể
Câu 1. Bộ NST lưỡng bội của người có số lượng NST là
	A. 44
	B. 46
	C. 48
	D. 50


Câu 2 . Bộ NST đơn  bội của người có số lượng NST là
	A. 21
	B. 22
	C. 23
	D. 24


Câu 3. Cặp NST tương đồng là cặp NST
A. Giống nhau về hình thái, kích thước và có cùng nguồn gốc từ bố, hoặc có nguồn gốc từ mẹ.
B. Giống nhau về hình thái, kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
C. Giống nhau về hình thái, khác nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
D. Khác nhau về hình thái,  giống  nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
Câu 4. Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài phản ánh
	A. mức độ tiến hóa của loài
	B. mối quan hệ họ hàng giữa các loài

	C. tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài
	D. số lượng gen của mỗi loài


Câu 5. Tại kì giữa, mỗi NST có
	A. 1 sợi crômatit
	B. 2 sợi crômatit tách rời nhau

	C. 2 sợi crômatit đính với nhau ở tâm động
	D. 2 sợi crômatit bện xoắn với nhau


Câu 6. Trong tế bào có nhân, NST phân bố ở
	A. Trong nhân
	B. tế bào chất

	C. trong nhân và tế bào chất
	D. các bào quan


Câu 7. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?
	A. Kì đầu
	B. Kì giữa 
	C. Kì sau
	D. Kì trung gian


Câu 8. NST đóng  xoắn cực đại ở kì:	
	A. Kì đầu
	B. Kì giữa 
	C. Kì sau
	D. Kì cuối


Câu 9 . NST duỗi xoắn hoàn toàn ở kì nào?
	A. Kì đầu
	B. Kì giữa 
	C. Kì sau
	D. Kì trung gian


Câu 10. Tại kì giữa, NST có chiều dài
	A. từ 0,5 đến 20 µm
	B. từ 0,5 đến 50 µm

	C. từ 0,5 đến 30 µm
	D. từ 0,5 đến 40 µm


Câu 11. Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm cái có
A. 2 cặp hình V, 1 cặp hình hạt, 1 cặp hình que.
B. 1 cặp hình V, 2 cặp hình hạt, 1 cặp hình que.
C. 1 cặp hình V, 1 cặp hình hạt, 2 cặp hình que.
D. 2 cặp hình V, 2 cặp hình hạt, 1 cặp hình que.
Câu 12. Thông thường trong trong giao tử cái của ruồi giấm chỉ mang
A. toàn nhiễm sắc thể X
B. toàn nhiễm sắc thể thường
C. một nửa là nhiễm sắc thể thường, còn một nửa là nhiễm sắc thể giới tính.
D. mỗi nhiễm sắc thể của cặp tương đồng.
Câu 13. Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng
A. Hình que        B. Hình hạt          C. Hình chữ V           D. Nhiều hình dạng
Câu 14. Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:
A. Vào kì trung gian     B. Kì đầu       C. Kì giữa             D. Kì sau
Câu 15. Đường kính của NST ở trạng thái co ngắn là:
A. 0,2 đến 2 micrômet                              B. 2 đến 20 micrômet
C. 0,5 đến 20 micr«met.                           D. 0,5 đến 50 micr«met 
Câu 16. Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:
A. Một crômatit         B. Một NST đơn          C. Một NST kép      D. cặp crômatit
Câu 17. Thành phần hoá học của NST bao gồm:
A. Phân tử Prôtêin                                   B. Phân tử ADN       
 C. Pr«tªin và phân tử ADN                    D. Axit và baz¬
Câu 18. Một khả năng của NST đống vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:
A. Biến đổi hình dạng                              B. Tự nhân đôi
C. Trao đổi chất                                       D. Co, duỗi trong phân bào
Câu 19. Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:
B. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ
B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
E. Luôn co ngắn lại
F. Luôn luôn duỗi ra
Câu 20. Bộ NST 2n = 48 là của loài:
A. Tinh tinh          		 B. Đậu Hà Lan           	   C. Ruồi giấm        	     D. Người
 Câu 21. Ở một loài sinh vật, một tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp 4 đợt tạo ra các tế bào con có tổng số 384 nhiễm sắc thể đơn.
a) Xác định số tế bào con được tạo ra.
b) Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.
c) Tất cả các tế bào con tạo ra sau 4 đợt nguyên phân đều trở thành tinh bào bậc 1 trải qua giảm phân tạo giao tử. Xác định số giao tử  được tạo ra.
Câu 22. Ở một loài có NST 2n = 18. Quan sát 1 nhóm tế bào đang nguyên phân ở các kỳ khác nhau, người ta đếm được 720 NST bao gồm cả NST kép đang nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào lẫn NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào, trong đó số NST kép nhiều hơn số NST đơn là 144. Hãy xác định:
	a. Các tế bào đang nguyên phân ở kỳ nào?
	b. Số lượng tế bào ở mỗi kỳ là bao nhiêu?
c. Nếu nhóm tế bào trên đều có nguồn gốc từ 1 tế bào khởi đầu thì chúng đã trải qua mấy đợt phân bào?



BÀI TẬP ADN
1. Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.
2. Trên 1 gen có 120 chu kì xoắn. Hỏi gen đó có bao nhiêu Nu?
3. Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.
   A. 210		   B. 119		   C. 105		   D. 238
4.  Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit A là 20%. Hãy tính số Nu mỗi loại.
5. 1 gen có số Nu loại A = 600, G = 300.
a. Tính tổng số Nu và liên kết hóa trị, liên kết H trong gen.
b. Tính chiều dài, khối lượng gen.
c. Nếu gen đó nhân đôi 5 lần thì tạo được bao nhiêu gen con và môi trường phải cung cấp bao nhiêu Nu?
6. Gen B có 2800 liên kết H, biết G = 400 Nu.
a. Tính số Nu từng loại.
b. gen B tự nhân đôi 3 lần, tính số Nu mỗi loại môi trường cần cung cấp
c. Gen C dài 5100 Å, tự nhân đôi 4 lần. Biết T = 30%.
a. Tính số chu kì xoắn, khối lượng gen.
b. Tính số Nu mỗi loại.
c. Tính số Nu trong gen con tạo thành.

LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG
Câu 1 : Menđen đã thành công trên đậu Hà Lan là vì.
	A. Hoa đơn tính.
	B. Hoa lưỡng tính và tự thụ phấn nghiêm ngặt.

	C. Hoa đơn tính và giao phấn.
	D. Hoa lưỡng tính và sinh sản nhanh.


Câu 2 : Điều kiện cần phải có trong thí nghiệm của Menden là
	A. Bố mẹ đem lai phải thuần chủng.
	B. Bố mẹ phải khác biệt nhau.

	C. Bố mẹ đều không thuần chủng.
	D. Bố mẹ phải giống nhau.


Câu 3 : Menden tìm ra quy luật sự phân li độc lập dựa trên cơ sở nào?
A. Lai 2 cặp tính trạng và tỉ lệ của từng cặp tính trạng.
B. Các tính trạng của sinh vật di truyền phụ thuộc vào nhau.
C. Các tính trạng màu sắc chiếm ¾
D. Các tính trạng màu sắc, hình dạng luôn xuất hiện cùng nhau.
Câu 4 : Phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn là
	A. Tạo giống mới.
	B. Lai phân tích.

	C. Tạo dòng thuần chủng.
	D. Lai hữu tính.


Câu 5 : Ở đậu Hà Lan thân cao, hạt vàng là tính trạng trội so với thân thấp, hạt xanh. Khi cho lai hai thứ đậu thuần chủng này với nhau F2 thu được các kiểu hình là.
A. 1 Thân cao, hạt vàng : 1 Thân thấp, hạt xanh.
B. Tất cả đều là thân cao, hạt vàng.
C. Tất cả đều là thân thấp, hạt xanh.
D. 9 Thân cao, hạt vàng : 3 Thân thấp, hạt vàng : 3 Thân cao, hạt xanh : 1Thân thấp, hạt xanh.
Câu 6 : Trong phép lai hai cặp tính trạng của Menden, số hợp tử được tạo ra ở F2 là.
	A. 4
	B. 8
	C. 12
	D. 16


Câu 12: Trong các phép lai sau, phép lai nào tạo ra nhiều kiểu gen nhất.
	A. AABB x aabb
	B. AaBb x AaBb

	C. AABB x AaBb
	D. AaBb x aabb


Câu 7 : Ở gà, gen D quy định lông đen, gen d quy định lông trắng. Gen M quy định chân cao, gen m quy định chân thấp. Các gen phân li độc lập với nhau.
Phải cho hai thứ gà có kiểu gen như thế nào trong các trường hợp sau để có gà toàn lông đen, chân cao 
	A. DDMM x ddmm
	B. DdMm x DdMm

	C. DdMm x ddmm
	D. Ddmm x Ddmm


Câu 8: Theo Menđen, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng
A. phân li đồng đều về mỗi giao tử
B. cùng phân li về mỗi giao tử
C. hòa trộn vào nhau khi phân li về mỗi giao tử
D. lấn át nhau khi phân li về mỗi giao tử
Câu 9: Theo Menđen, bản chất của quy luật phân li độc lập là:
A. các cặp tính trạng di truyền riêng rẽ.
B. các tính trạng khác loại tổ hợp lại tạo thành biến dị tổ hợp.
C. các cặp tính trạng di truyền độc lập.
D. các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong giảm phân.
Câu 10: Trong thí nghiệm về lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ thế nào?
A. 1 vàng, trơn: 1 xanh, nhăn
B. 3 vàng , trơn: 1 xanh, nhăn
C. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn
D. 4 vàng, trơn: 4 xanh, nhăn: 1 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn
Câu 11: Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là
   A. 4. 			  B. 8. 			  C. 16.				   D. 32
Câu 12: Thực hiện phép lai P:AABB x aabb.Các kiểu gen thuần chủng xuất hiên ở con lai F2 là:
   A. AABB và Aabb				   B. AABB và aaBB
   C. AABB, AAbb và aaBB			   D. AABB, AAbb, aaBB và aabb
Câu 13: Phép lai tạo ra nhiều kiểu gen và nhiều kiểu hình nhất ở con lai là
   A. DdRr x Ddrr		   B. DdRr x DdRr		C. DDRr x DdRR	  	 D. ddRr x ddrr
Câu 14: Phép lai tạo ra hai kiểu hình ở con lai là:
   A. MMpp x mmPP	   B. MmPp x MmPp	   C. MMPP x mmpp   D. MmPp x MMpp
Câu 15: Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là:
   A. AABb x AABb		   B. AaBB x Aabb		   C. AAbb x aaBB	   D. Aabb x aabb
Câu 16:  Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập vì
   A. tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
   B. tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn.
   C. F2 có 4 kiểu hình.
   D. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.
Câu 17: Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng
   A. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.
   B. hoán vị gen.
   C. liên kết gen hoàn toàn.
   D. các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh.
Câu 18:  Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a – thân thấp; B – quả tròn, b – quả bầu dục. Cho cây cà chua thân cao, quả tròn lai với thân thấp, quả bầu dục F1 sẽ cho kết quả như thế nào nếu P không thuần chủng? (biết các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử và tính trạng thân cao, quả tròn là trội so với thân thấp, quả bầu dục).
   A. 100% thân cao, quả tròn.
   B. 50% thân cao, quả tròn : 50% thân thấp, quả bầu dục.
   C. 50% thân cao, quả bầu dục : 50% thân thấp, quả tròn.
   D. 100% thân thấp, quả bầu dục.



Bài tập về Nhiễm sắc thể
Câu 1. Bộ NST lưỡng bội của người có số lượng NST là
	A. 44
	B. 46
	C. 48
	D. 50


Câu 2 . Bộ NST đơn  bội của người có số lượng NST là
	A. 21
	B. 22
	C. 23
	D. 24


Câu 3. Cặp NST tương đồng là cặp NST
A. Giống nhau về hình thái, kích thước và có cùng nguồn gốc từ bố, hoặc có nguồn gốc từ mẹ.
B. Giống nhau về hình thái, kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
C. Giống nhau về hình thái, khác nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
D. Khác nhau về hình thái,  giống  nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
Câu 4. Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài phản ánh
	A. mức độ tiến hóa của loài
	B. mối quan hệ họ hàng giữa các loài

	C. tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài
	D. số lượng gen của mỗi loài


Câu 5. Tại kì giữa, mỗi NST có
	A. 1 sợi crômatit
	B. 2 sợi crômatit tách rời nhau

	C. 2 sợi crômatit đính với nhau ở tâm động
	D. 2 sợi crômatit bện xoắn với nhau


Câu 6. Trong tế bào có nhân, NST phân bố ở
	A. Trong nhân
	B. tế bào chất

	C. trong nhân và tế bào chất
	D. các bào quan


Câu 7. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?
	A. Kì đầu
	B. Kì giữa 
	C. Kì sau
	D. Kì trung gian


Câu 8. NST đóng  xoắn cực đại ở kì:	
	A. Kì đầu
	B. Kì giữa 
	C. Kì sau
	D. Kì cuối


Câu 9 . NST duỗi xoắn hoàn toàn ở kì nào?
	A. Kì đầu
	B. Kì giữa 
	C. Kì sau
	D. Kì trung gian


Câu 10. Tại kì giữa, NST có chiều dài
	A. từ 0,5 đến 20 µm
	B. từ 0,5 đến 50 µm

	C. từ 0,5 đến 30 µm
	D. từ 0,5 đến 40 µm


Câu 11. Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm cái có
A. 2 cặp hình V, 1 cặp hình hạt, 1 cặp hình que.
B. 1 cặp hình V, 2 cặp hình hạt, 1 cặp hình que.
C. 1 cặp hình V, 1 cặp hình hạt, 2 cặp hình que.
D. 2 cặp hình V, 2 cặp hình hạt, 1 cặp hình que.
Câu 12. Thông thường trong trong giao tử cái của ruồi giấm chỉ mang
A. toàn nhiễm sắc thể X
B. toàn nhiễm sắc thể thường
C. một nửa là nhiễm sắc thể thường, còn một nửa là nhiễm sắc thể giới tính.
D. mỗi nhiễm sắc thể của cặp tương đồng.
Câu 13. Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng
A. Hình que        B. Hình hạt          C. Hình chữ V           D. Nhiều hình dạng
Câu 14. Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:
A. Vào kì trung gian     B. Kì đầu       C. Kì giữa             D. Kì sau
Câu 15. Đường kính của NST ở trạng thái co ngắn là:
A. 0,2 đến 2 micrômet                              B. 2 đến 20 micrômet
C. 0,5 đến 20 micr«met.                           D. 0,5 đến 50 micr«met 
Câu 16. Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:
A. Một crômatit         B. Một NST đơn          C. Một NST kép      D. cặp crômatit
Câu 17. Thành phần hoá học của NST bao gồm:
A. Phân tử Prôtêin                                   B. Phân tử ADN       
 C. Pr«tªin và phân tử ADN                    D. Axit và baz¬
Câu 18. Một khả năng của NST đống vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:
A. Biến đổi hình dạng                              B. Tự nhân đôi
C. Trao đổi chất                                       D. Co, duỗi trong phân bào
Câu 19. Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:
C. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ
B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
G. Luôn co ngắn lại
H. Luôn luôn duỗi ra
Câu 20. Bộ NST 2n = 48 là của loài:
A. Tinh tinh          		 B. Đậu Hà Lan           	   C. Ruồi giấm        	     D. Người
 Câu 21. Ở một loài sinh vật, một tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp 4 đợt tạo ra các tế bào con có tổng số 384 nhiễm sắc thể đơn.
a) Xác định số tế bào con được tạo ra.
b) Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.
c) Tất cả các tế bào con tạo ra sau 4 đợt nguyên phân đều trở thành tinh bào bậc 1 trải qua giảm phân tạo giao tử. Xác định số giao tử  được tạo ra.
Câu 22. Ở một loài có NST 2n = 18. Quan sát 1 nhóm tế bào đang nguyên phân ở các kỳ khác nhau, người ta đếm được 720 NST bao gồm cả NST kép đang nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào lẫn NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào, trong đó số NST kép nhiều hơn số NST đơn là 144. Hãy xác định:
	a. Các tế bào đang nguyên phân ở kỳ nào?
	b. Số lượng tế bào ở mỗi kỳ là bao nhiêu?
c. Nếu nhóm tế bào trên đều có nguồn gốc từ 1 tế bào khởi đầu thì chúng đã trải qua mấy đợt phân bào?




BÀI TẬP ADN
1. Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.
2. Trên 1 gen có 120 chu kì xoắn. Hỏi gen đó có bao nhiêu Nu?
3. Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen, tổng số Nu
4.  Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit A là 20%. Hãy tính số Nu mỗi loại.
5. 1 gen có số Nu loại A = 600, G = 300.
a. Tính tổng số Nu và liên kết hóa trị, liên kết H trong gen.
b. Tính chiều dài, khối lượng gen.
c. Nếu gen đó nhân đôi 5 lần thì tạo được bao nhiêu gen con và môi trường phải cung cấp bao nhiêu Nu?
6. Gen B có 2800 liên kết H, biết G = 400 Nu.
a. Tính số Nu từng loại.
b. gen B tự nhân đôi 3 lần, tính số Nu mỗi loại môi trường cần cung cấp
c. Gen C dài 5100 Å, tự nhân đôi 4 lần. Biết T = 30%.
a. Tính số chu kì xoắn, khối lượng gen.
b. Tính số Nu mỗi loại.
c. Tính số Nu trong gen con tạo thành.
7. Một gen có chiều dài 2193 Å, quá trình nhân đôi của gen đã tạo ra 64 mạch đơn trong các gen con, trong đó có chứa 8256 nuclêôtit loại T. Hãy tính:
a. Số lần phân đôi của gen trên là:
b.Tính số nuclêôtit môi trường cung cấp cho quá trình trên.
c.  Số nuclêôtit mỗi loại trong gen/
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